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Phô lôc A 

A1- Hệ số chiếu sáng tự nhiên của các gian phòng trong bệnh viện 

Lọai phòng 
Hệ số chiếu sáng 

tự nhiên 
tối thiểu (%) 

1- Phòng mổ, thay băng 1,4 

2- Phòng gây mê, chuẩn bị mổ, khử trùng, điều trị, đỡ 
đẻ, dưỡng nhi, nội soi, cân đo, khám bệnh 

1,0 

3- Phòng bệnh nhân, tạm lưu, hậu phẫu, cách ly, nghỉ 
ngơi, giải trí, gia công chế biến, sản xuất của khoa 
dược, vật lý trị liệu, phòng làm thuốc cho bệnh nhân, 
sản phụ, rửa hấp dụng cụ, hành chính... 

0,7 

4- Phòng X-quang, hành lang, khu vệ sinh, chỗ đợi, 
nhà xe, kho 

0,5 

 

A2- hướng của cửa sổ các gian phòng chủ yếu trong bệnh viện 

Hướng cửa sổ 
Loại phòng 

Có lợi Cho phép Bất lợi 

Phòng mổ, nội soi, cân đo 
chính xác Bắc 

Lân cận Bắc 
trong khoảng 

300 

Các hướng 
khác 

Phòng khám, điều trị, thủ 
thuật, xét nghiệm, 

Nam và Đông 
Nam 

Bắc Các hướng 
khác 

Phòng bệnh nhân, giải trí Nam Đông Nam Các hướng 
khác 

Phòng phụ trợ, khu vực 
hành chính quản trị 

Nam và Đông 
Nam 

Tất cả các hướng 
trừ hướng bất lợi 

Tây và lân cận 
Tây 

Phòng thay quần áo, cầu 
thang, hành lang, khu vệ 
sinh, nơi thu hồi đồ bẩn 

Tất cả các hướng 
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A3- nhiệt độ yêu cầu, số lần trao đổi không khí 

Số lần hoặc thể tích trao đổi 
không khí cho trong 1 giờ 

Loại phòng 

Nhiệt độ   
tính toán  
bên trong 

( 0C ) Thổi vào Đẩy ra 

1- Phòng bệnh nhân (cho 1 
giường) 

20 10 lần 8 lần 

2- Phòng bệnh nhân nhi 
(cho 1 giường) 

22 - 26 10 lần 8 lần 

3- Phòng sơ sinh thiếu 
tháng 30 - 32 12 lần 10 lần 

4- Phòng sơ sinh bình 
thường (cho 1 giường) 22 - 26 10 lần 8 lần 

5- Phòng mổ, đỡ đẻ 22 - 26 10 lần 8 lần 

6- Phòng khám bệnh, điều 
trị, nghiệp vụ (dược, X-
quang) 

18 - 20 1 - 3 lần 3 - 5 lần 

7- Phòng giải phẫu bệnh lý 16 - 18 1 lần 1 lần 
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Phụ lục B 

Hình B1. Sơ đồ phân khu chức năng Bệnh viện đa khoa  
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Hình B2. Sơ đồ phân khu và dây chuyền công năng  
khoa khám chữa bệnh ngoại trú 

 

 

Hình B3. Sơ đồ khám và chữa bệnh nội khoa  
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Hình B4. Mặt bằng minh hoạ khoa khám và chữa bệnh nội khoa  

 

Hình B5. Sơ đồ khám và chữa bệnh ngoại khoa  

 

Hình B6. Mặt bằng minh hoạ khoa khám và chữa bệnh ngoại khoa  
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Hình B7. Sơ đồ khám và điều trị RHM 

Hình B8. Mặt bằng minh hoạ khoa khám và điều trị RHM  
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Nội 
soi 

 

 

 

 

 

 

 

Hình B9. Sơ đồ khám và điều trị TMH 

Nội soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình B10. Mặt bằng minh hoạ khám và điều trị TMH 



 
TCXDVN 365: 2007 
 

112 

 

 

 

Hình B11. Phòng đo thính lực khoa tai mũi họng  
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Hình B12. Sơ đồ khám và điều trị mắt  

Hình B13. Mặt bằng minh hoạ khám và điều trị mắt  
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Phụ lục c 

 
Hình C1. Sơ đồ dây chuyền khoa điều trị nội trú 

 

Hình C2. Sơ đồ phân khu chức năng các khoa điều trị nội trú 

  



 
TCXDVN 365: 2007 

115

 

 

Hình C3. Mặt bằng minh hoạ một đơn nguyên điều trị nội trú 

Hình C4. Sơ đồ dây chuyền khoa điều trị nội trú sản- phụ khoa 
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Hình C5. Minh hoạ đơn nguyên điều trị nhi sơ sinh 
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Phụ lục c 

Hình C6. Mô hình phòng điều trị răng hàm mặt 
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Hình C7. Sơ đồ nha khoa chỉnh hình răng 
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Hình C8. Sơ đồ dây chuyền công năng khoa y học cổ truyền 
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Phụ lục D 

 

 

 

 

 

 

 

Hình D1. Sơ đồ phân khu chức năng khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 

Hình D2. Mặt bằng minh hoạ Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 
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Hình D3. Mặt bằng khoa vật lý trị liệu- phục hồi chức năng 250 giường 
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Hình D4. Phòng vật lý trị liệu quy mô 400 giường 
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Hình D5. Sơ đồ mặt bằng điển hình phòng vật lý trị liệu quy mô trên 550 giường 
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Hình D6. Khu vực tập TDTT các nhóm phục hồi chức năng  
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Hình D7. Sơ đồ bộ phận thuỷ trị liệu  
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Phụ lục E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hình E1. Phòng sử dụng thiết bị Cobalt- 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình E2. Sơ đồ công năng khoa ung bướu- y học hạt nhân 
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Phụ lục f 

 

 

 

 

 

 

 
Hình F1. Sơ đồ phân khu chức năng khoa dược 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình F2. Mặt bằng minh hoạ khoa dược 
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Phụ lục G 

Hình G1. Sơ đồ hoạt động cấp cứu ngoài sảnh 

 
Hình G2. Tổ chức sơ đồ cấp cứu 
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Hình G3. Khoa cấp cứu quy mô 1 (BVĐK từ 250 đến 350 giường) 
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Hình G4. Khoa cấp cứu quy mô 2 (BVĐK từ 400 đến 500 giường) 
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Hình G5. Khoa cấp cứu quy mô 3 (BVĐK trên 550 giường) 
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Hình G6. Khoa điều trị tích cực và chống độc quy mô 1 

(BVĐK từ 250 đến 350 giường) 
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Hình G7. Khoa điều trị tích cực và chống độc quy mô 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(BVĐK từ 400 đến 500 giường) 
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Hình G8. Khoa điều trị tích cực và chống độc quy mô 3 

(BVĐK trên 550 giường) 
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Hình H1. Sơ đồ dâ  

Phụ lục H 

Các hình vẽ minh hoạ khoa phẫu thuật- gây mê hồi sức 
 
 

 
 
y truyền phòng mổ
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Mặt cắt 

 

 

 

 

Mặt bằng  

 
    
   5 

1. Bàn mổ 

2. Đèn mổ 

3. Miệng thu 
hồi khí 

4. Đèn đọc 
phim 
Xquang 

5. ổ cấp khí y 
tế 

6. Tủ thuốc, 
dụng cụ thiết 
yếu 

7. Tủ lạnh, sấy 

8. Tủ dụng cụ 
gây mê, hồi 
sức 

9. Bảng điều khiển 

Hình H2. Phòng mổ 
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Mặt cắt 

ệ thống khí 

hí sạch 

u hồi khí 

Mặt bằng 

 

 

 

Hình H4.  

 tỉnh 

 

Hình H3. H
sạch phòng mổ  

1. Đèn mổ 

2. Cửa cấp k

3. Đèn mổ 

4. Miệng th

 

 

Phòng hồi

  
138 
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ông nghệ 

 

Dây chuyền c

Sơ đồ hoạt động 

Hình H5. Quy mô1 (bệnh viện đa khoa 250 đến 350 giường) 
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Mặt bằng 

Hình H6. Quy mô1 (bệnh viện đa khoa 250 đến 350 giường) 
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dây chuyền công nghệ 

 

Hình H7. Quy mô2 (bệnh viện đa khoa 400 ®

 

sơ đồ hoạt động

ến 500 giường) 
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Mặt bằng  

 

Hình H8. Quy mô2 (bệnh viện đa khoa 400 đến 500 giường) 
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Phụ lục K 

Các hình vẽ minh hoạ cho khoa chẩn đoán hình ảnh 
 

 
Hình K1. Sơ đồ dây chuyền khoa chẩn đoán hình ảnh 
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Hình K2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình K3
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1. Cửa ra vào bệnh nhân 4. Cửa quan sát 
2. Chuẩn bị bệnh nhân 5. Cửa nhân viên 
3. Máy CT-Scanner 6. Bàn điều khiển 
   7. Phòng máy 

Mặt bằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt cắt a –a   

Hình K4. Phòng CT-SCANNER 
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mặt bằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mặt cắt a-a  

 

 

 

 

Hình K5. Phòng MRI 
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Hình K6. Phòng tối, phòng phân loại 
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Mặt bằng  

Hình K7. Quy mô1 (bệnh viện đa khoa 250 đến 350 giường) 
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Mặt bằng 

Hình K8. Quy mô 2 (bệnh viện đa khoa 400 đến 500 giường) 
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Mặt bằng 

Hình K9. Quy mô 3 (bệnh viện đa khoa trên 550 giường) 
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Phụ lục L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình L1. Sơ đồ dây chuyền công năng khoa xét nghiệm 

Hình L2. Sơ đồ dây chuyền khoa hoá sinh 
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Hình L3. Sơ đồ dây chuyền khoa vi sinh  

 

Hình L4. Sơ đồ dây chuyền khoa huyết học truyền máu 

 

 

151
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Mặt bằng 

 

 

mặt cắt 

 

 

 

 

Hình L5. Khoa vi sinh 
Bệnh viện đa khoa từ 400- 500 giường 
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Mặt bằng 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt cắt  

 

 

 

Hình L6. Khoa hoá sinh 
Bệnh viện đa khoa từ 400- 500 giường 
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Mặt bằng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình L7. Khoa huyết học và truyền máu 
Bệnh viện đa khoa từ 400- 500 giường 
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Mặt bằng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình L8. Labo giải phẫu  
Bệnh viện đa khoa từ 400- 500 giường 
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Hình L9. Tủ HOT – bộ phận xử lý khí thải  
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Phụ lục M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình M1. Sơ đồ dây chuyền công năng khoa thăm dò chức năng 

 
Hình M2. Sơ đồ dây chuyền khoa khoa thăm dò chức năng 
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Hình M3. Sơ đồ dây chuyền khoa truyền máu 

 

Hình M4. Sơ đồ dây chuyền khoa lọc máu 
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Hình M5. Sơ đồ dây chuyền khoa nội soi 

 

Hình M6. Mặt bằng minh hoạ khoa nội soi  
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Phụ lục N 

 

Hình N1. Sơ đồ dây chuyền khoa giải phẫu bệnh lý 

 

 

Hình N2. Sơ đồ dây chuyền khoa chống nhiễm khuẩn 
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Phụ lục P 

Hình P1. Sơ đồ khoa dinh dưỡng 

Hình P2. Sơ đồ dây chuyền khoa dinh dưỡng 
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